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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Thực trạng tăng huyết áp và chất lượng cuộc sống của 
người cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp tại thị xã Chí 
Linh, Hải Dương và huyện Kim Bôi, Hòa Bình năm 2018
Phạm Thị Hoa1, Dương Minh Đức2, Nguyễn Đình Anh3, Phạm Quốc Thành2

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng tăng huyết áp (THA) và chất lượng cuộc sống (CLCS) của người 
cao tuổi (NCT) mắc bệnh tăng huyết áp tại thị xã Chí Linh, Hải Dương và huyện Kim Bôi, Hòa 
Bình năm 2018.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích, thực hiện phỏng vấn từ 8/2018 đến 10/2018 
trên 1900 NCT hiện đang sinh sống tại thị xã Chí Linh, Hải Dương và huyện Kim Bôi, Hòa Bình. 
Các test thống kê được sử dụng là kiểm định Khi bình phương, kiểm định “t” và phân tích hồi quy 
đa biến.

Kết quả: Tỷ lệ mắc bệnh THA của NCT tại thời điểm nghiên cứu là 39,3%. Điểm trung bình CLCS 
của NCT mắc bệnh THA là 221,6/325 điểm, đạt mức trung bình. Xếp hạng CLCS ở mức tốt, trung 
bình, thấp lần lượt là: 4,6% ; 80,2%; 15,3%. Các yếu tố liên quan đến CLCS của NCT mắc bệnh 
THA trong nghiên cứu bao gồm: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn 
nhân, và tình trạng mắc các bệnh mạn tính khác kèm theo.

Khuyến nghị: Tăng cường giáo dục sức khỏe cho NCT về bệnh THA nhằm kiểm soát tốt tỷ lệ 
mắc. NCT cần chủ động nâng cao sức khỏe thể chất và cần được quan tâm, hỗ trợ về kinh tế. Các 
chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho NCT mắc bệnh THA cần chú ý đến các đối tượng 
có điểm CLCS thấp.

Từ khóa: Tăng huyết áp, chất lượng cuộc sống, người cao tuổi, Chí Linh, Kim Bôi.

The prevalence of hypertension and quality of life of 
elderly people with hypertension in Chi Linh, Hai Duong 
and Kim Boi district in Hoa Binh province in 2018
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Abstract

Objective: Evaluate the prevalence of hypertension and the quality of life of the hypertensive 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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elderly patients in Chi Linh, Hai Duong and Kim Boi, Hoa Binh in 2018.

Method: The cross-sectional study was conducted by interviewing 1900 older people currently 
living in Chi Linh, Hai Duong, and Kim Boi, Hoa Binh from 8/2018 to 10/2018. The statistical test 
used was the Chi-square test, the “T” test, and the multivariate regression analysis.

Results: The prevalence of hypertension of the elderly was 39,3%. The average score of quality of 
life of hypertensive elderly patients was 221,6/325 points, which shows an association between the 
quality of life at the average level. The quality of life ranking at good, medium, and low levels was 
4,6%, 80,2%, 15,3%, respectively. Factors related to the quality of life of hypertensive elderly patients 
in the study included age, sex, education, occupation, marital status, and other chronic diseases.

Recommendation: Strengthen health education for the elderly on high blood pressure help control 
the incidence of diseases. Elderly people need to improve physical health and provide care along 
with financial support. Besides, health promotion and care programs for the elderly with high 
blood pressure need to pay attention to those with low quality of life.

Keywords: p t n n, t   ,  p p , Ch  nh,  
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2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

g  c  t  t  60 t  t  n  ng nh 
ống tạ  th   Chí nh,  ng  h n 

 ô ,  nh  

2.2. Thiết kế nghiên cứu

gh n c  ô t  c t ng ng c  ph n tích, th  
g n th  th p ố  T  tháng 0  n  20  
ến tháng 0 n  20

2.3. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Cỡ mẫu:

p ng công th c tính c   ch  ột t  

 c  ngh  0,05  p  0,26 th  ánh 
g á ng n nh  cộng   ố CT c  
C CS tốt tạ       h  ố th ết ế  

 2  ch n  c

C   c tính c n ch  ngh n c   n  
6 2, cộng th  20   ph ng ột ố CT t  

chố  th  g  ngh n c  T n th c tế,  th c 
h n ph ng n c 00 CT

Cách chọn mẫu:

S  ng ph ng pháp ch n  c   
g  2 g  ạn   Ch n ng  nh n 2  t  
2 h n ngh n c  2  Ch n ng  nh n 5 6 
thôn/  C  th  tạ  th   Chí nh ch n c 
ph ng n n  ph ng n ạc, tạ  h n 

 ô  ch ng tô  ch n  ạ    nh 
T ến  S  h  ch n ng  nh n  , ch ng tô  
t ếp t c ch n ng  nh n 5 6 thôn t ng t ng  

   c   ngh n c  T t c  CT  
5 6 thôn n  c ch n  ph ng n  

2.4. Phương pháp thu thập và phân tích số 
liệu

ác nh CT c nh T  thông  ết 
 há  ng c ết h p  ố  ch ế   

há  nh c  CT  CT c ch n án 
T  h  TT 0 g  h c TT   
0 g

h ng n CT tạ  hộ g  nh ng ộ c  
h  C CS c  c  t c 00  c 

ch  ch n h  tạ  t   C CS 
c ánh g á th  th ng  t 5 c ộ 

 ố t   ến 5 ,  c ng c  th  C CS 
c ng c  c  c  nh t  65 c  h   5 

 25 

Số  c nh p  n  ng ph n  
p t       ph n tích ng ph n  2

2
2/ .
d

ppn −Ζ
= −α  
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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S SS 0  các t t thống  c  ng 
  nh h  nh ph ng,  nh t  
 ph n tích h    ến  

2.5. Đạo đức trong nghiên cứu

gh n c   c ộ  ng ạ  c t ng 
ngh n c  Y nh h c c  t ng ạ  h c Y tế 
công cộng ch p th n  các hí  cạnh ạ  c 
t ng ngh n c  ng n n ố 2/20 /
YTCC  n h nh ng  2 / /20  t c 
h  t n h  t n th c 

3. Kết quả nghiên cứu

C  t ng ố 00 CT th  g   ngh n c  
t ng  CT ch  ế  t ng nh  t  t  60

 t  ch ế  5, , ch  c  2 ,  CT 5 
t  T   CT  n  ch ế  60,5  c  h n  

 n   ,5  CT  n tộc nh ch ế  
6 ,6 , c n ạ  6,   CT th ộc n tộc 

ng, ng, Thá ,

3.1. Thực trạng tăng huyết áp

ng  t nh  t   CT c ch n án  
T  tạ  th   ngh n c  T   CT c 

nh T  ch ng c  T C  , , t ng  
t   c  Chí nh  ,   t   c  

 ô   ,   g  c  t   c T  
c  h n n  g   t  c ng c  th  t   c 

nh c ng c

Bảng 1. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp 

Thực trạng tăng  huyết áp

Các yếu tố

Nơi 
sinh 
sống

Giới tính Nhóm tuổi

Nam Nữ 60-74 tuổi ≥ 75 tuổi

n n n n n
Chí nh 

n
0 , 60 0, 2 0 , 2 , 2 ,5

 ô  
n 6

6 , 55 , 22 6, 0 ,0 2 0,0

Chung 
(n=1900)

746 39,3 315 41,1 431 37,4 545 38,1 201 42,8

3.2. Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi 
mắc bệnh tăng huyết áp

ng 2 ch  th  c   hác t c   ngh  
thống  p 0,05    C CS c  CT 
g  Chí nh   ô   các hí  cạnh c 
h  th  ch t  T nh th n, n h  h  t  t ng 

nh h ạt  Th c h nh tín ng ng, t  nh  
hí  cạnh nh tế
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Bảng 2: Điểm trung bình CLCS của NCT mắc bệnh THA theo các khía cạnh

Khía cạnh

Điểm 
trung 
bình 

chung

Chí Linh Kim Bôi
Trung 

bình sự 
khác 
biệt

Giá trị 
kiểm 
định

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch 

chuẩn

Quy 
đổi  

thang 
điểm 
10*

Điểm 
trung 
bình

Độ 
lệch

chuẩn

Quy 
đổi  

thang 
điểm 
10*

S c h  th  
ch t 

55, 5 , 2,6 6, 5 ,5 , 6, 2, t ,2

h  n ng  
ộng 

2 , 2 , , 6, 2 , ,5 6, 0, t 0,5

T nh th n, 
n h  h  t  

t ng nh h ạt 
6,6 5, 6,5 , , ,0 , 2,6

t
5, 0

ô  t ng 
ống 

2 26, 2,5 , 2 , 2, , 0,25 t ,2

Th c h nh tín 
ng ng, t  

nh 
6, , ,5 , 6, , 6, 0, t 6,

nh tế ,5 5, 6,6 6, , , 6, ,5 t 2,
 C CS 

n  ch ng
22 ,6 222, 2 , 6, 220, 2 ,0 6, ,66 t 0, 2

* Điểm qui đổi theo thang điểm 10 = điểm trung bình/điểm tối đa

*: p < 0,05; **:p<0,01; ***:p<0,001

ánh g á ch ng  C CS ch  th  CT c nh T  t ng ngh n c  c   t ng nh 
C CS  22 ,6/ 25  t ng ng 6, / 0  ạt c t ng nh  CT  Chí nh c   
C CS 222, / 25  c  h n    C CS c  CT   ô  220, / 25  T  
nh n  hác t n  hông c   ngh  thống  p 0,05
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Biểu đồ 1: Xếp hạng chất lượng cuộc sống của NCT mắc bệnh THA

%

   ch  th  h  hết CT c nh T  
th  g   ngh n c   c   C CS 

 c t ng nh, ch ế  t n 0 , ch  c  5  
CT c   C CS  c tốt, c n ạ  h ng 
5  CT c   C CS  c th p

Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc 

sống người cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp

ng  t nh  ết  ph n tích h    
ến ch  th  các ế  tố c  n n ch t ch  

ến C CS g  t , g  tính, t nh ộ h c n, 
ngh  ngh p, t nh t ạng hôn nh n,  c nh 

ạn hác tính  th

Bảng 3. Mô hình hồi qui đa biến thể hiện một số yếu tố liên quan tới CLCS của NCT mắc bệnh THA

Nhóm yếu tố Hệ số hồi qui B SE P CI 95% của hệ số hồi qui

T 0,60 0,0 0,00 0, 2   0, 0  

 tính
 

, 52 ,6 5 0,0 6,6   0,06

Tình trạng hôn nhân

Ch  ết hôn/ /  th n
, 0 , 26 0,00 ,5   0,6 5

 ết hôn

Trình độ học vấn

 T T 
, , 0 0,00 5,05  2,5

T  T T t  n
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Nghề nghiệp trước đây
ông n

,062 , 52 0,00 0, 02 5, 2
hác

Nghề nghiệp hiện tại
ông n

, 2 , 6 0,00 ,2   ,2
hác

Mắc bệnh mạn tính khác
C

0, ,505 0,00 ,  , 0
hông

  6  2  0, 2

ô h nh h   n  c  th  g  thích 2,   
th    t ng nh C CS c  CT c 

nh T  h  CT t ng th   t  th   
C CS g   0,60   p 0,00 , CT  
n  g   , 52    CT  n  Các 
ế  tố  t ng C CS nh   ết hôn, t nh ộ 

h c n t  T T t  n, hông  ộng  
hông c các nh ạn tính hác p 0,05

4. Bàn luận

Thực trạng tăng huyết áp ở người cao tuổi tại 
thị xã Chí Linh và huyện Kim Bôi

T   T  c  CT th  g   ngh n c  
n   , , t ng  t   T  c  CT  
Chí nh  , ,   ô   ,  T   
n  t ng ng  t   T  c  CT t ng 
ngh n c  tạ  Y n nh,  ng  20  

 0  nh ng th p h n   ngh n c  tạ  
Th nh T ,  ộ 5 20   ,2   n  
c  th     ộ   ô th  ạ  , c  tốc ộ ô 
th  h  c , c ộc ống c  CT ch  nh h ng 
nh   nh  ế  tố  hộ  n n c  t   c 

nh c  h n  S   t   c nh T  c  
CT  ột ô ốc g  hác t n th  g , t   
c nh T  c  CT t ng ngh n c  c  

ch ng tô  th p h n   ngh n c  tạ  T ng 
ốc 20 5   5 ,2  tạ  n ộ 20   
,6 6  S  hác t n  ch  th  T   nh 

ch  nh h ng c  c   nh n h  h c 
 nh t   hộ  c    n ngh n c  

hác nh

Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi mắc 
bệnh tăng huyết áp

 t ng nh C CS c  CT c nh 
T  t ng ngh n c   22 ,6/ 25 , ạt 

c t ng nh, t ng  CT tạ  Chí nh c  
 C CS c  h n     ô  ết  

n  h n t n ph  h p  ngh n c    
ô  h n n  n  ột h n n n   

t   hộ ngh  c , t ng h   tạ  th   
 t  Chí nh  ột th   ng t n  

phát t n, c  tốc ộ ô th  h  c  ánh g á 
t ng th  c  CT c nh T   C CS, c  
5,  CT c   C CS  c th p, 0,2  
 c t ng nh,  c tốt ch  c  ,6  T   
CT c   C CS tốt  c th p c ng ph n 

ánh c  c  CT t ng ngh n c  n  
 t   ng  n tộc th  ố c , t nh ộ h c 
n th p, t    ộng c ,  công ch c/
n ch c th p
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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t  C CS c  CT c nh T  t ng 
ngh n c   c  nh t   hí  cạnh T nh 
th n, n h  h  t  t ng nh h ạt t ng t  

 ết  ngh n c  t n ố  t ng CT tạ  
 ộ  20   Thá  nh  20 5  h ng 

ết  n  ch  th  CT t c  t ng c ộc 
ống t nh th n, h  c  th  h  ng h  th ng 

n nh n c  n t  ch  c c  
c n chá   c  ố  n h  tốt  cộng ng, 

ng  ng nh   C CS th p nh t  
 hí  cạnh S c h  th  ch t  nh tế  ết 

 n  ch  th  c  c  CT tạ   n 
ngh n c  c  ch ng tô  c ng g ống  c 

 ch ng c  CT t   ế   th  
ch t, t   c nh ạn tính c , hông c  
ng n th  nh p n nh  gh n c  tạ  nh 

nh 20  c ng ch   ết   C CS 
th p nh t  hí  cạnh nh tế .

Các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống 
của người cao tuổi mắc bệnh tăng huyết áp

ết  ph n tích ch  th  g  tính c  n 
n ến C CS c  CT c nh T ,  

C CS  n  c  h n   n  ết n n  
t ng ng  ột ố ngh n c  t n ng  

nh T  nh  ngh n c  c  T n Th nh 
 tạ  nh nh  20 , ngh n c  c  

nh Th    cộng  tạ  ng n 0 20 , 
h  ngh n c  tạ   n  20   n   
ph  h p  t   ột  ốc g  t n 
thế g  h  ph  n  n c n  ph n t ố   
t ng g á  c, c , , h  th ng ống 
c  ch , ph   nh  công c nh ng ạ  ít 
c  t ếng n  t ng g  nh   hộ , c t  

 ph  n  ống tạ  ng nông thôn  

T  c ng c  th  c ng c  tác ộng t  c c 
ến C CS c  CT c nh T  ết  

n  t ng ng  ngh n c  t n ố  t ng 
ng  T  tạ  nh nh  20 , ngh n c  
t n ố  t ng ng  T  ng  t  tạ  

nh n Ch  2 20 5 , ngh n c  t n 
ố  t ng ng  T  tạ  ng n 20 0. 
ột ố ngh n c  t n thế g  nh  ngh n c  

 t , Th  h   c ng ch  ết  t ng t  
 n  h n t n ph  h p  các c  

t  , nh  c  c n ng , t  c ng c  th  
c h  th  ch t  t nh th n c ng g

CT c  t nh ộ h c n c ng c  th   
C CS c ng c , ngh n c  tạ  nh nh  
20 , ngh n c  tạ  nh n Ch  2 
20 5 , ngh n c  c   20  tạ  Th  
h   c ng ch  th  ng  nh T  c  

t nh ộ h c n c  c   t ng nh C CS 
c  h n   n  ch  th  nh ng ng  c  
t nh ộ h c n c  c  cá  nh n t ến ộ h n  
các t t ng c ộc ống, h  c  ến th c t ng 
ch  c c h   c  h nh , ố  ống ph  
h p n n h  c  t    thích ngh   nh h n 

  nh ng ng  c  t nh ộ h c n th p

 t ng nh C CS c  nh  CT c 
nh T  h n ng c  /ch ng c  h n 

nh  CT ch  t ng ết hôn h c g p các n 
  hôn nh n nh   hôn/  th n/g  ết  

c  ột ô ngh n c  t n ố  t ng ng  
T  tạ  t  nh  ngh n c  tạ  nh 

nh  20 , ngh n c  tạ  nh n Ch  
2 20 5 , ngh n c  tạ  ng n 0 20  

c ng  ch  ết  t ng ng   n  
 h p   ố   ng  nh T  n t  

c ng  ạn  n t  ch  c, ộng 
n ch  , h  t   các t t ng  ống  

c  tác ộng tích c c n C CS c  h

 C CS c  nh ng CT c nh T  
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Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 

nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 

chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 

5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 

tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 

Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 

lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 

với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 

hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 

bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 

và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 

người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 

phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 

lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 

“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 

phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 

mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 

hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 

phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 

các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 

hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 

tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 

3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 

5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 

lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 

hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 

nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 

recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 

mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 

knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 

mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 

xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với D = 0,05), p = 0,37 [3], H = 0,14 

tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 

chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 

dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 

Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 

Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 

gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 

khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 

con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 

tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 

phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 

chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 

phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 

cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 

chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 

nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 

điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 

sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 

thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 

sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 

nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 

bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 

%, thống kê suy luận với kiểm định F2
. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 

tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 

phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 

cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 

toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 

cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 

miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 

bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 

đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7

0,006
Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm

5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 

thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 

vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 

bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 

tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 

thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 

do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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